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đạo Quảng Trị

Thành đạo ở địa phận 2 xã Cổ Bưu và Thạch Hãn huyện Hải Lăng. Thành xây bằng đất, gạch; cao 1
trượng 7 tấc; dày 1 thước 7 tấc. Chu vi dài 489 trượng 6 thước. Thân thành có 4 góc, 4 cửa. Hào rộng 8
trượng 2 thước, sâu 5 thước.

Đạo hạt1 phía đông giáp biển và giáp địa giới huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình, phía nam giáp giang
phận huyện Quảng Điền phủ Thừa Thiên, phía bắc giáp biển; phía đông nam giáp địa giới huyện
Quảng Điền phủ Thừa Thiên, phía tây bắc giáp địa giới huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình.

Đông tây cách nhau 122 dặm 94 trượng 1 thước.

Đạo có 5 huyện:
-Huyện Đăng Xương kiêm nhiếp huyện Hải Lăng.
-Huyện Minh Linh kiêm nhiếp huyện Do Linh.
-Huyện Thành Hoá.

Tổng cộng nhân số các hạng: 23.090 người (có lẻ).

(Lánh trốn ở ngoài đạo có ghi chú trong sổ: 121 người).

Quân số: 5.333 người. Trong đó: 
-Giản binh: 3.789 người.
-Mộ binh: 1.544 người.

[Dân số]:
Chính nạp: 11.387 người.
-Tráng hạng (hàng năm mỗi người nộp thuế nhân thân 1 quan 5 tiền): 10.402 người.
-Lão hạng (hàng năm mỗi người nộp thuế nhân thân 7 mạch 30 đồng tiền): 969 người.
Miễn tạp dịch: 704 người.
Chức sắc: 1.372 người.
Tú tài: 159 người.
Miễn sai dịch: 6.617 người.
Thổ dân 6 châu2: (Thuế thân mỗi người nộp bằng bạc 2 tiền3, chiết nộp bằng tiền 1 quan): 1.302
người.

                                                     
1Đạo Quảng Trị : Xưa là đất châu Ma Linh và châu ¤ của Chiêm Thành: Năm 1075 Lý Nhân Tông lấy

châu Ma Linh làm châu Minh Linh; năm 1307 Trần Anh Tông lấy châu ¤ làm châu Thuận (gồm 4 huyện:
Thạch Lan , Ba Lăng, Lợi Điều , An Nhân ). Thời thuộc Minh gộp cả 4 huyện vào châu Thuận
thuộc phủ Thuận Hoá. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) định thiên hạ bản đồ, tách châu Minh
Linh sang phủ Tân Bình, tách châu Thuận làm hai huyện Vũ Xương, Hải Lăng đặt thuộc phủ Triệu Phong thừa
tuyên Thuận Hoá. Năm Gia Long 1 (1802) đặt hai huyện Đăng Xương (tức Vũ Xương, đổi tên năm 1765) và
huyện Minh Linh (trước là châu) làm dinh Quảng Trị  (về hành chính vẫn để huyện Minh Linh thuộc
quyền thống hạt của phủ Quảng Bình). Năm thứ 5 (1806) đổi dinh Quảng Trị làm dinh Trực Lệ. Năm Minh
Mệnh 3 (1822) đổi đặt huyện Minh Linh thuộc phủ Triệu Phong. Năm Minh Mệnh 8 (1827) đổi dinh Trực Lệ
làm trấn Quảng Trị ; năm thứ 13 (1832) chia đặt tỉnh hạt, đổi gọi là tỉnh Quảng Trị . Năm Tự
Đức 6 (1853) bỏ cấp tỉnh, đặt làm đạo Quảng Trị  thuộc phủ Thừa Thiên. Đời Đồng Khánh như đời
Tự Đức, vẫn gọi là đạo, nhưng được coi là đơn vị hành chính riêng không thuộc Thừa Thiên. Thời gần đây hợp
với Quảng Bình, Thừa Thiên thành tỉnh Bình Trị Thiên, từ 1990 tách riêng. Nay là tỉnh Quảng Trị.

2Thổ dân : Người địa phương, chỉ người các dân tộc thiểu số (không ghi rõ tên dân tộc).
3Ngv.: Tiền , đơn vị trọng lượng của bạc, 10 tiền = 1 lạng bạc.
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Thổ dân 9 tổng và khu định cư1: (Thuế thân nộp bằng tiền mỗi người 1 quan 3 mạch): 1.532
người.
Dân xã Minh Hương (mỗi người hàng năm nộp thuế 2 lạng bạc): 12 người.
Thanh nhân bang (mỗi người hàng năm nộp thuế 2 lạng bạc): 6 người.

Các hạng ruộng đất, cộng: 56.688 mẫu có lẻ.
-Ruộng: 47.130 mẫu 3 sào có lẻ.
-Đất: 9.557 mẫu 9 sào có lẻ.

Thuế các hạng:
-Nộp bằng tiền: 45.640 quan có lẻ.
-Nộp bằng bạc: 35 lạng.
-Nộp bằng thóc: 41.226 hộc có lẻ.
-Thóc Minh Xuân2: 69 hộc.
-Thóc Bái ân: 315 hộc.
-Thóc tô3: 40.842 hộc.
-Nộp bằng muối: 239 phương (hộc).

Phong tục:

Người Kinh thì sĩ, nông, công, thương, đánh cá, đốn củi, dệt vải, chăn nuôi, phong tục có phần văn
nhã. Nhưng hạng tiểu dân phần nhiều tranh lợi, thích kiện tụng, mà huyện Minh Linh thì nhất. Lại hay
tin sùng ma quỷ, hễ bị tai nạn ốm đau bệnh tật thì đi xem bói, làm chay, lên đồng, cầu khấn cho tai qua
nạn khỏi rồi dâng cỗ bàn bò lợn, hoa quả, diễn trò để tạ thần rất kính cẩn. Đến như người Thượng thì
quê mùa, chất phác, mạnh tợn, còn ít biết luân thường4

, tập tục còn man dã (xem ở mục phong tục
huyện Thành Hoá). Đó là những nét đại khái về phong tục trong đaọ hạt.

Sản vật:
Đất đai trong đạo hạt phần nhiều là đất khô cằn. Sản vật thì khoai sắn, ngô đậu, bông vải đâu cũng

có. Duy huyện Minh Linh có trám đen, huyện Đăng Xương có bột hoàng tinh. Miền biển thì có cá,
tôm, cua, mực nang. Huyện Thành Hoá có ý dĩ, tô mộc, tre hoa, vỏ gai, sáp ong, mật ong, củ nâu v.v...
người thiểu số thường đem xuống bán ở các chợ trao đổi hàng hoá. ở sơn phận thì có gỗ mít, gỗ lim,
gỗ huống5, đó là những loại gỗ quý có tiếng. Chim thú thì có tê giác, voi, hươu, nai, lợn, gà rừng, chim
trĩ, chim công v.v..., nhưng cũng không nhiều lắm.

Khí hậu:
Khí hậu đại để giống khí hậu ở phủ Thừa Thiên. Về tiết mùa xuân gió đông bắc thổi về, trời nắng

tạnh. Các tháng hè gió nam thổi mạnh, nắng nóng oi bức. Mùa thu nắng nóng dịu bớt, gió mùa đông
bắc6 thổi mạnh, mưa lụt ngập úng. Mùa đông gió bấc, trời quang, không có sấm, khi có mưa thì hơi
rét. Đại khái là như thế.

Núi sông:
Trong đạo hạt nhiều núi, nhưng danh thắng thì chỉ ở huyện Thành Hoá có động Tá Linh, động Phụ

Ba Màn. Huyện Minh Linh có Tượng Sơn (núi Voi). Sông thì có hai sông Tham, Hãn đáng kể là nơi
danh thắng. Còn ngoài ra đều nhỏ hẹp cả.

                                                     
1Ngv.: hoàn tập thổ dân .
2Minh Xuân và Bái ân: hai giống thóc ngon thơm, đặc sản của Quảng Trị (x. huyện Thành Hoá).
3ở đây chỉ loại thóc nộp tô thông thường, ngoài số lượng 2 loại thóc thơm kê trên.
4Luân thường nói ở đây là luân thường Nho giáo.
5Ngv.: Thuận mộc (x. NPDVBK).
6Ngv.: Cấn phong , cấn là phương đông bắc.



Đồng khánh địa dư chí Đạo quảng trị

1383

Danh thắng:

-Huyện Đăng Xương có hai chùa Tĩnh Quang và Thiên Tôn, miếu Trảo Trảo phu nhân, chợ xã Cổ
Thành, ngoài ra đều tầm thường.

Đường đi:
-Một đường quan báo phía nam từ đầu địa giới xã Lương Điền đến cuối địa giới thôn Chấp Lễ, dài

122 dặm 94 trượng 1 thước, rộng 1 trượng. Trong đó:

-Từ trạm Thừa Mỹ đến trạm Trị Xá, dài 26 dặm 87 trượng 4 thước 8 tấc.

-Từ trạm Trị Xá đến trạm Trị Nghĩa, dài 33 dặm 16 trượng 5 thước.

-Từ trạm Trị Nghĩa đến trạm Trị Cao, dài 26 dặm 92 trượng 5 thước.

-Từ trạm Trị Cao đến trạm Trị Lập dài 25 dặm 84 trượng 5 thước.

-Một đường quan báo nhỏ từ thành đạo đến cửa Việt Yên, đi đường bộ mất 1 ngày (đường thuỷ
cũng mất 1 ngày); đường rộng 5 thước.

-Một đường quan báo từ huyện lỵ Thành Hoá đi về phía đông tiếp với đường quan báo lớn, đi bộ
mất khoảng 2 giờ thìn. Lại từ huyện lỵ Thành Hoá đi về phía tây đến chợ đổi hàng ở gần nha Khâm
phái, đi bộ mất nửa giờ thìn, rộng 5 thước. Lại một đường từ thành đạo đến bến đò huyện ấy, đi đường
thuỷ mất hơn 1 ngày.

Huyện đăng xương

Huyện Đăng Xương kiêm nhiếp huyện Hải Lăng.

Huyện lỵ đặt ở chỗ cồn cát trắng thuộc xã Bích Khê tổng Bích La, bốn phía đào hào, xung quanh
trồng rào tre, chu vi 50 trượng 6 thước.

Huyện hạt1 phía đông giáp địa giới huyện Hải Lăng, phía tây giáp giang phận huyện Thành Hoá,
phía nam đến giáp núi, phía bắc giáp biển. Huyện hạt bao gồm cả hai huyện Đăng Xương và Hải Lăng.

Đông tây cách nhau 57 dặm. Nam bắc cách nhau 26 dặm lẻ.

Huyện có 5 tổng.

Nhân đinh các hạng: 5.303 người.

Ruộng đất các hạng: 14.675 mẫu có lẻ.

Thuế các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 11.630 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 10.890 hộc.

1-Tổng Bích La, 24 xã, thôn, phường, giáp:
1.Giáp Đông xã Bích La 2.Giáp Nam xã Bích La 
3.Giáp Trung xã Bích La 4.Giáp Hậu xã Bích La 5.Xã Nại Cửu
6.Xã Cổ Thành 7.Xã Vệ Nghĩa 8.Xã Anh Tuấn 9.Xã Đâu Kênh
10.Xã Bích Khê 11.Xã Tam Hữu 12.Xã Phù Lưu 13.Xã An Lộng

                                                     
1Huyện Đăng Xương : Đời Trần Hồ và thời thuộc Minh là đất châu Thuận. Năm Quang Thuận 10 (1469)

đời Lê Thánh Tông định thiên hạ bản đồ, chia lại 4 huyện châu Thuận thời thuộc Minh làm 2 huyện Vũ Xương
 và Hải Lăng , đặt thuộc phủ Triệu Phong của Thuận Hoá thừa tuyên. Từ năm 1765 kiêng thuỵ

hiệu Vũ vương Nguyễn Phúc Khoát đổi là huyện Đăng Xương . Đời Kiến Phúc-Hàm Nghi (1884-1885)
kiêng huý chữ Đăng (ưng Đăng, tiểu tự của Kiến Phúc), đổi là huyện Thuận Xương . Đời Đồng Khánh
bỏ lệ kiêng huý lại gọi là huyện Đăng Xương. Nay là huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị.
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14.Xã Thâm Triều 15.Xã Bố Liêu 16.Xã Tân Định 17.Xã An Tiêm
18.Xã Hà Mi 19.Xã Tả Hữu 20.Thôn Hậu Kiên 21.Thôn Trung Kiên
22.Phường Yên Mô 23.Phường Tân Xuân 24.Phường Vạn Long

2-Tổng An Đôn, 25 xã, thôn, phường, ấp, giáp1:
1.Xã An Đôn 2.Xã ái Tử 3.Xã Đại áng 4.Xã Trung Chỉ
5.Xã Phú áng 6.Xã Thượng Phúc 7.Xã Lương An 8.Xã Phúc Mỹ
9.Xã Trà Hương 10.Xã Vân An 11.Xã Lập Thạch 12.Xã Nhan Biều
13.Xã Vĩnh Phúc 14.Xã Lai Phúc 15.Xã Phương Da 16.Xã Quân Ngao
17.Xã Phú Lễ 18.Xã Hà Xá 19.Xã Lang Phúc 20.Thôn Tiền Kiên
21.Thôn Tả Kiên 22.Phường Xuân An 23.Phường Hợp Khế 24.Phường Giang Hiến
25.ấp Kiên Mỹ 26.Giáp Trung phường Trung Yên

3-Tổng An Cư, 26 xã, thôn, phường:
1.Xã An Cư 2.Xã Cao Hy 3.Xã Tường Vân 4.Xã Lại Mông
5.Xã Nho Lý 6.Xã Đăng Long 7.Xã Việt Yên 8.Xã Lưỡng Kim
9.Xã Vân Tường 10.Xã Phúc Lễ 11.Xã Lễ Xuyên 12.Xã Linh An
13.Xã An Trạch 14.Xã Hoà Điệu 15.Xã Phú Liêu 16.Xã Phó Hội
17.Xã Mỹ Lộc 18.Xã Đại Hào 19.Xã Bồ Bản 20.Xã Hà Tây
21.Phường Dương Xuân 22.Xã An Cư 23.Phường Vĩnh Hoà
24.Phường Thịnh Hội 25.Phường Bảo An 26.Phường An Lợi

4-Tổng An Dã, 23 xã, phường, giáp:
1.Xã An Dã 2.Xã Quảng Điền 3.Xã Phụ Tài 4.Xã An Bình
5.Xã Phan Xá 6.Xã Dương Lộc 7.Xã Đại Hoà2 8.Xã Quảng Lượng
9.Xã Duy Hoà 10.Xã Hữu Điều 11.Xã Vũ Thuận 12.Xã An Lợi
13.Giáp Đông xã Dương Lệ 14.Xã Phương Ngạn 15.Xã Phúc Lộc
16.Xã Giáo Liêm 17.Xã Dã Độ 18.Xã Đại Lộc
19.Giáp Văn xã Dương Lệ 20.Xã Thanh Liêm 21.Xã Hiền Lương
22.Xã Đồng Giám 23.Xã Trúc Đăng

5-Tổng An Lưu, 20 xã, giáp, phường:
1.Xã An Lưu 2.Xã Tài Lương 3.Xã Văn Phong 4.Xã Thượng Trạch
5.Xã Hương Liệu 6.Xã An Phú 7.Xã An Hưng 8.Xã An Trụ
9.Xã Đạo Đầu 10.Xã Linh Chiểu 11.Xã Mỹ Khê 12.Xã Xuân Dương
13.Xã Thanh Lê      14.Giáp Đông xã Ngô Xá
15.Giáp Tây xã Ngô Xá 16.Xã Trung An 17.Xã Ba Lăng
18.Xã Đồng Bào 19.Xã Gia Đẳng 20.Xã An Hội

                                                     
1Tổng An Đôn, tại đây ghi là 25, nhưng thực số kê dưới là 26 xã, thôn, phường, ấp, giáp.
2Xã Đại Hoà, chữ Hoà  trong chính văn chép không rõ, trên bản đồ đọc rõ hơn.
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Huyện Hải Lăng

Do huyện Đăng Xương kiêm nhiếp.

Huyện hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp giang phận huyện Đăng Xương, phía nam giáp giang
phận huyện Quảng Điền phủ Thừa Thiên, phía bắc giáp giang phận huyện Đăng Xương, phía đông
nam giáp giang phận huyện Quảng Điền phủ Thừa Thiên, phía tây bắc giáp giang phận huyện
Đăng Xương.

Huyện có 4 tổng.

Nhân đinh các hạng: 5.544 người.

Ruộng đất các hạng: 17.246 mẫu.

Thuế các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 12.100 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 12.530 hộc.

1-Tổng An Thái, 24 xã, phường:
1.Xã An Thái 2.Xã Thượng Xá 3.Xã Long Hưng 4.Xã Đại Nại
5.Xã Chí Lễ 6.Xã Trâm Lý 7.Xã Hương Vận 8.Xã Trà Lộc
9.Xã Trà Trì 10.Xã Duân Kênh 11.Xã La Duy 12.Xã Thi Ông
13.Xã Lam Thuỷ 14.Xã Cổ Bưu 15.Xã Thạch Hãn 16.Xã Tích Tường
17.Xã Như Lệ 18.Xã Mai Đàn 19.Xã Xuân Lâm 20.Phường Phú Xuân
21.Phường Na NÉm 22.Phường Trinh Thạch 23.Phường Mai Lĩnh 24.Phường Sái Xuân

2-Tổng Câu Hoan, 9 xã, thôn, phường:
1.Xã Câu Hoan 2.Xã Diên Sinh 3.Xã Trường Sinh  4.Xã Hà Lộc
5.Xã Lương Điền 6.Thôn Trường Phúc 7.Thôn Thuận Nhân  8.Xã Hà Lỗ
9.Phường Xuân Lộc

3-Tổng An Thư, 6 xã, thôn:
1.Xã An Thư 2.Xã Văn Quỹ 3.Xã Câu Nhi 4.Xã Hội Kỳ
5.Xã Hưng Nhân 6.Thôn Mỹ Chính

4-Tổng An Nhân, 23 xã, thôn, phường:
1.Xã An Nhân 2.Xã Xuân Viên 3.Xã Đông Dương 4.Xã Diên Khánh
5.Xã Kim Giao 6.Xã Kim Lung 7.Xã Đan Quế 8.Xã Hội An
9.Xã Đa Nghi 10.Xã Cổ Luỹ 11.Xã Phương Da 12.Xã Ba Thâu
13.Xã Phú Hải 14.Xã Phú Kênh 15.Xã Phúc Điền 16.Xã Trung Đan
17.Xã Thâm Khê 18.Xã Thuận Đầu 19.Xã Mỹ Thuỷ 20.Xã Trung An
21.Phường Tân An 22.Phường Tân Hội 23.Phường Thượng An

Phong tục:

Dân hai huyện (Đăng Xương, Hải Lăng) theo các nghề sĩ, nông, công, thương, đánh cá, đốn củi, dệt
vải, chăn nuôi. Về học hành thì ba tổng Bích La, An Cư, An Dã tương đối trội. Các xã Trà Hương (tên
cũ Trà Bát), Nhan Biều dân hay kiện tụng, có tiếng cũng ngang với xã Phú Ngạn huyện Thành Hoá.
Ngạn ngữ có câu:

                                                     
1Huyện Hải Lăng : Tên huyện thuộc phủ Triệu Phong đặt từ năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh

Tông (xem thêm chú về huyện Đăng Xương). Các triều sau vẫn theo cũ. Nay là huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị.
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Nhất thì Phú Ngạn làng ta,
Hai thì Trà Bát, thứ ba Nhan Biều.

Xã Phú Hải đàn ông đều học đạo Phật, đàn bà con gái dệt vải. Xã Câu Nhi, hàng năm tháng mạnh
thu (tức tháng 7) trai gái ngồi hội với nhau, cùng ca hát làm vui, ai ca hát hay thì có thưởng, gọi là Hát
ghẹo (vào ngày 15 tháng 7).

Ngoài ra, đại để phong tục cũng tương tự như phủ Thừa Thiên.

Theo đạo Thiên chúa toàn tòng chỉ 4 xã, phường: Đồng Giám, Nho Lý, Bố Liêu, Trinh Thạch; gián
tòng có các xã, giáp: Đại Lộc, Dương Lộc, Cổ Bưu, An Đôn, ái Tử, Thanh Liêm, Phan Xá, Phúc Lộc,
Đâu Kênh, Bích Khê, An Lộng, Văn Quỹ, Diên Khánh, Đông Dương, Thạch Hãn, Dương Lệ,
Văn Đẳng.

Sản vật:
Huyện Đăng Xương, nhiều là ruộng cấy vụ hè, ít chân ruộng khô. Huyện Hải Lăng nhiều lúa hè, ít

ruộng lúa thu, ruộng cấy khô cũng có một ít. Thổ nghi thì cả hai huyện đều hợp trồng bông, lúa, đậu,
khoai, sắn, kê, vừng, dưa, hoàng tinh, trầu, cau, cây thuốc lá v.v... Các xã Thượng Trạch, Kim Lung có
nghề nấu rượu ngon. Xã Tường Vân làm muối. Miền ven núi có các sản vật như: chim công, gà rừng,
lợn rừng, nai, gấu, tê giác, voi, nhưng cũng khó săn bắn. Cây trong rừng thì có tốc hương, gỗ lim, gỗ
sến, gỗ mít.

Khí hậu:
Tháng giêng, tháng hai thường gió bấc, mưa phùn liền từ 3 đến 5 ngày. Tháng 3 ấm áp. Mùa hè,

tháng 4 gió đông nam, nóng nực. Tháng 6 là nắng gay gắt nhất.

Lúa thu có 2 vụ: sau tiết cốc vũ gieo mạ, sau tiết Mang thực1 xuống cấy, tháng 8 gặt (phần nhiều là
ở các xã gần biển, các xã miền trên ít cấy vụ này). Hoặc, sau tiết tiểu mãn cày bừa gieo mạ ở ruộng hè,
sau tiết mang thực xuống cấy, tháng 10 gặt (phần nhiều ở các xã miền trên, các xã gần biển ít).

Trung tuần tháng 7 là đầu mùa mưa lụt, cá ở các sông ngòi, khe suối thường bơi nổi trên mặt nước
(nhà nông thường bắt được cá dịp này, đem ướp làm mắm chua để ăn. Ngạn ngữ có câu: Tháng bảy
nước nhảy qua bờ. Lại nói: Lụt cá trôi.

Tháng 8, tháng 9 mưa bão, lũ lụt, tháng 9 là mạnh nhất. Ngạn ngữ có câu:
Đời con mà những đời cha,
Mười chín tháng chín ắt là bão rơi.

Lại có câu:
Ông tha mà bà chẳng tha,
Lại cho cái lụt mùng ba tháng mười.

Lại có câu:
Sấm ngã eo, nỏ nghèo chi nước.

Sau tiết sương giáng gieo mạ, tháng 11, tháng chạp xuống cấy, đến tháng 3 gặt lúa. Mấy tháng này
thường gió bấc mưa phùn, rét lạnh, có khi kéo dài cả mười ngày. Đại để khí hậu như vậy, cũng giống
khí hậu phủ Thừa Thiên.

Danh thắng:
-Miếu Trảo Trảo: Năm Chính Trị thứ 11 (1568, đời vua Lê Anh Tông) Đoan Quốc công [Nguyễn

Hoàng] vâng mệnh vào trấn thủ hai xứ Thuận, Quảng, đóng dinh ở đồn nổi xã ái Tử huyện Đăng
Xương, từ đó gọi là Đoan Vương.

                                                     
1Cũng gọi là tiết Mang hiện, Mang chủng , mùa xuống cấy trong tháng 5 âm lịch.
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Trước, vua Mạc Quang Bảo1 sai tướng là Lập Bạo vào trấn thủ. Lập Bạo nghe tin [Đoan] Vương đã
vào trấn, bèn đem quân thuỷ bộ đến đánh. Vương lấy làm lo. Ban đêm nghe ở vũng nước bên sông có
tiếng kêu “trảo trảo”, Vương lấy làm lạ, mật khấn xin thần sông phù hộ. Rồi Vương chiêm bao thấy
một người phụ nữ đi đến nói rằng: “Tướng công muốn diệt trừ nguỵ đảng thì hãy dụ cho bọn chúng ra
giữa bãi cát, thiếp sẽ giúp sức diệt trừ”. Vương bèn sai người thiếp hầu là Ngô Thị2 đem lễ vật quý giá
đến dâng. Lập Bạo nghe lời, chịu nhận kết ước. Vương bèn sai người làm một ngôi nhà tranh ở bãi cát
rồi đặt binh mai phục xung quanh. Ngô Thị dụ Lập Bạo ra chỗ ấy, quân mai phục nhất tề vùng dậy
đánh, giết được Lập Bạo. Vương sai dựng miếu thờ, phong là “Trảo Trảo linh thu phổ trạch tương hộ
phu nhân chi thần”, bốn mùa thờ cúng.

Từ năm Dương Đức thứ 2 (1673, đời Lê Gia Tông) đến năm Tự Đức thứ 3 (1850) trước sau được
phong tặng hơn 10 đạo sắc văn, xưa nay dân cầu tạnh cầu mưa đều đến lễ ở miếu này, phần nhiều thấy
ứng nghiệm.

Năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) vâng mệnh dựng bia ngự chế, khắc bài thơ ngự chế của vua Thiệu Trị
như sau:

Phiên âm:
Vãn phiếm khinh chu quá bích phù,
Giang sơn cảm tích việt mao lâm.
Thần công đế tạo thiên thu tại,
Thánh vũ chiêu thuỳ vạn cổ khâm.
Trợ thuận thanh thanh thu lãng dị,
Hiệu linh trận trận tặc thuyền trầm.
Hà can miếu mạo truyền hương hoả,
Phong động ba minh trợ quốc tâm.

Dịch:
Duyềnh xanh thuyền nhẹ lướt như bay,
Trấn thủ vua ta đến đất này.
Vun đắp công thần muôn thu vững,
Soi ngời ơn thánh vạn thủa dày.
Giúp chính, bờ vang chim thứu hót,
Trợ thiêng, thuyền giặc đắm sông đầy.
Sông khô miếu mạo luôn hương khói,
Sóng gào gió động giúp nước này.

-Chùa Tịnh Quang: Hoà thượng pháp danh Tính Tu, tự Chí Khả, tinh thông thuật phong thuỷ, từ
Kinh đô Phú Xuân đến xem đất, thích phong cảnh nơi đây, muốn dựng chùa thờ Phật, giảng tập tăng
chúng. Năm Vĩnh Hựu thứ 5 (1739, đời vua Lê ý Tông) sư đem người từ Phú Xuân đến phường Phú
Xuân thuộc bản hạt mua ruộng đất, rồi dời đến sơn phận xã ái Tử dựng lập Kỳ Viên (chùa), đặt tên là
chùa Tịnh Nghiệp. Sư đắc đạo rồi viên tịch, đệ tử nối tiếp trụ trì chùa này. Hồi đầu quốc triều, khoảng
năm Gia Long (1802-1819) chùa mở hội đàn việt, các thí chủ gần xa đến dự hội đông hàng ngàn
người, dân chúng đều nói chùa này là chốn đệ nhất danh lam. Vua Gia Long nghe tâu, sắc ban cho
chùa tên là Tịnh Quang, nhưng không được xếp vào hạng "quan tự" (chùa nhà nước). Bấy giờ có hai bà
Quốc công em vua xuất tiền riêng mua ruộng đất 4 mẫu 3 sào cúng làm ruộng hương hoả cho chùa.

                                                     
1Tức Mạc Phúc Nguyên.
2Nam triều công nghiệp diễn chí của Nguyễn Khoa Chiêm chép người thiếp này của Nguyễn Hoàng là Ngô Thị

Ngọc Lâm.
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Hiện trong chùa vẫn còn bài vị phụng thờ hai bà. Nhưng nay chùa đã tường xiêu vách lở, quang cảnh
khác xưa nhiều, thật đáng tiếc.

Chùa Thiên Tôn: Chùa do Thái Tông Hiếu Triết Hoàng đế (tức Hiền vương Nguyễn Phúc Tần)1 cất dựng
(ở địa phận xã Đâu Kinh, phía nam trông dòng sông Hãn chầu vào, lại gần cồn cát Bạch Sa cao tôn hữu
tình). Thời Tây Sơn chùa bị phá huỷ, sau dân bản xã cất dựng lại, lợp tranh. Năm Minh Mệnh thứ 2
(1821) vua ngự giá Bắc tuần, dân bản xã đem sự việc tâu lên. Năm thứ 3 (1822) vua chuẩn cho dân xã
được miễn nộp thóc tô để lấy tiền làm lại bằng chùa ngói. Đến năm Minh Mệnh thứ 20 (1839) chùa lại
bị đổ nát, tỉnh thần Quảng Trị thay lời tâu lên, vâng chỉ chuẩn cho phát tiền công 500 quan để tu bổ
thờ phụng.

Chợ Cổ Thành: ở bên cạnh thành cổ. Bên chợ có sông, dân các miền lân cận đều hội đến buôn bán,
thuyền buôn nhỏ ở đạo Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình thường đến mua bán hàng hoá, tục gọi là chợ Sái.

Núi sông:

Hai huyện có nhiều núi, nhưng không có núi nào lớn.

Sông lớn:

-Một dòng sông lớn từ phường Mai Lĩnh ở thượng nguồn chảy xuống về phía bắc đến địa phận xã
Thạch Hãn, rải rác từng đoạn có những ghềnh đá chắn ngang dòng, cho nên gọi là Hãn Giang. Từ bờ
hữu ngạn sang bờ tả ngạn rộng 15 trượng 5 thước, chảy ngang qua đường quan lộ (tục gọi là bến đò
Hãn). Từ thượng nguồn đến hạ nguồn, nước sâu từ 7-8 thước đến 2-3 thước. Sông chảy đến địa phận
xã An Tiêm thì phân dòng: một dòng đổ vào cửa Việt Yên; một dòng đổ vào sông đào Vĩnh Định; dài
tất cả 97 dặm 107 trượng 4 thước, rộng 28 trượng 5 thước. Trong đó:

Đoạn từ xã An Tiêm chảy đến cửa Việt Yên, dài 40 dặm 52 trượng 4 thước. Triều lên nước sâu
từ 1 trượng đến 7-8 thước, triều xuống nước sâu từ 9 đến 6-7 thước.

Đoạn từ xã An Tiêm chảy xuống sông Vĩnh Định, đến cuối địa phận xã Xuân Viên phủ Thừa
Thiên, dài 57 dặm lẻ 55 trượng. Triều lên nước sâu 3-4 thước đến 2-3 thước, triều xuống sâu
từ 2-3 thước đến 1-2 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ thượng nguồn ở địa phận 2 xã Hà Xá, Lai Phúc chảy xuống, qua đường
quan báo (tục gọi là đò Lai), chảy đến địa phận hai xã Vĩnh Phúc, Trà Hương rồi chảy qua cửa Việt
Yên, dài 8 dặm có lẻ, rộng 19 trượng 3 thước. Triều lên, nước sâu khoảng 6-7 thước; triều xuống, sâu
khoảng 4-5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ địa phận xã Quân Ngao đến xã Lãng Phúc (tục gọi là ngã ba Sương Sương)
hợp dòng chảy ra biển, dài 6 dặm có lẻ, rộng 41 trượng 2 thước. Triều lên, sâu khoảng 8-9 thước; triều
xuống, sâu khoảng 6-7 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ địa phận hai xã thôn Xuân Lâm, Trường Phúc ở thượng nguồn chảy xuống
hạ lưu, vắt qua đường quan báo (ở chỗ tục gọi là bến Nhúng), đến địa phận xã Trí Lễ hợp dòng chảy
vào sông Vĩnh Định; đường bộ đi khoảng hơn nửa ngày (đường thuỷ thì mất 1 ngày); đường rộng 15
trượng 1 thước. Nước sâu khoảng 4-5 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ địa phận xã Trường Sinh ở thượng nguồn chảy xuống hạ lưu, vắt ngang qua
đường quan báo (ở chỗ tục gọi là cầu Bến Đá), đến giang phận xã Văn Quỹ, dài hơn 11 dặm, rộng 12
trượng 1 thước. Khoảng sông ở phía hạ lưu rộng 1 trượng, nước sâu khoảng 2-3 thước.

-Một dòng sông dài, từ giang phận huyện Do Linh (ở chỗ tục gọi là ngã ba Sương Sương), qua bến
đò An Tiêm đến sông đào Vĩnh Định. (Năm Tự Đức 18 [1865] đào cửa cảng ở địa phận xã Câu Hoan,
nay dời bia cũ sang dựng ở đây); phía đông giáp giang phận xã Vân Trình (tục gọi là làng Treo) thuộc

                                                     
1Tức chúa Nguyễn Phúc Tần. xth. DTLSVHVN, tr.637.
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phủ Thừa Thiên, dài hơn 84 dặm, rộng từ 10-20 trượng, cũng có chỗ từ 30 đến 40 trượng. Triều lên,
sâu khoảng 2-3 thước đến 8-9 thước; triều xuống, sâu khoảng từ 1-2 thước đến 7-8 thước. Trong đó:

Đoạn từ bến đò xã An Tiêm chảy về tây đến ngã ba Sương Sương, dài hơn 27 dặm.
Đoạn từ bến đò xã An Tiêm chảy về phía đông đến cửa sông đào Vĩnh Định, dài hơn 44 dặm.
Đoạn từ cửa kênh đào chảy về phía đông đến giang phận xã Vân Trình phủ Thừa Thiên, dài

hơn 13 dặm.

Đường đi:
-Một đường quan báo phía đông từ giang phận xã Lương Điền đi qua phía tây thành đạo đến giáp

sông xã Quân Ngao, dài hơn 57 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến xã ái Tử tổng An Đôn, giáp đường quan lộ, dài hơn
6 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến xã Xuân Viên tổng An Nhân, dài hơn 36 dặm,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến cửa Việt Yên, dài 31 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua bến đò xã An Tiêm đi về phía nam đến thành đạo,
dài 8 dặm. Trong đó:

Đoạn từ huyện lỵ đến bến đò, rộng 5 thước.
Đoạn từ bến đò đi thông lên thành đạo, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ cửa Việt Yên đi về phía đông đến giáp địa phận xã Thanh Hương phủ Thừa
Thiên, dài hơn 59 dặm, rộng khoảng 4-5 thước.

Huyện Minh Linh

Kiêm nhiếp huyện Do Linh.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Kênh Môn tổng Xuân Hoà, xung quanh trồng rào tre, chu vi 48 trượng 4
thước.

Huyện hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp núi và địa giới huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, phía
nam giáp địa phận huyện Do Linh, phía bắc giáp huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Huyện kiêm quản 2
hạt: Minh Linh và Do Linh.

Đông tây cách nhau 22 dặm 3 trượng. Nam bắc cách nhau 36 dặm 9 trượng 5 thước.

Huyện có 4 tổng.

Nhân đinh các hạng: 4.075 người.

Ruộng đất các hạng: 11.710 mẫu có lẻ.

                                                     
1Huyện Minh Linh : Xưa là đất châu Ma Linh  của Chiêm Thành (xth. chú về đạo Quảng Trị và

huyện Đăng Xương). Năm Thái Ninh 4 (1075) đời Lý Nhân Tông đổi là huyện Minh Linh. Thời thuộc Minh
đổi là châu Nam Linh . Đầu đời Lê lấy lại tên cũ là huyện Minh Linh. Năm Quang Thuận 10 (1469)
định thiên hạ bản đồ, tách huyện Minh Linh sang phủ Tân Bình. Đầu triều Nguyễn, năm Gia Long 5 (1806) đặt
thuộc dinh Trực Lệ , nhưng thống hạt vẫn để thuộc phủ Quảng Bình, đến năm Minh Mệnh 3 (1822) đặt
thuộc phủ Triệu Phong. Năm Minh Mệnh 17 (1836) tách 3 tổng sang huyện Địa Linh mới lập. Đầu đời Hàm
Nghi (1885) kiêng chữ Minh (Nguyễn Phúc Minh, tên huý của vua Hàm Nghi), đổi làm huyện Chiêu Linh 

. Văn bản ĐKĐD đáng phải chép là huyện Chiêu Linh, nhưng tại đây vẫn để tên huyện Minh Linh không đổi.
Đến đầu đời Thành Thái (1889) lại kiêng chữ Chiêu  (Nguyễn Phúc Chiêu, tên huý của Thành Thái), huyện
Chiêu Linh đổi làm huyện Vĩnh Linh . Nay là huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị.
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Thuế các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.920 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 8.499 hộc có lẻ.

1-Tổng Minh Lương, 19 xã, thôn, phường:
1.Xã Minh Lương 2.Giáp Nam xã An Du 3.Giáp Đông xã An Du
4.Thôn Thượng xã Tân Trại 5.Thôn Hạ xã Tân Trại
6.Thôn Đông xã Liêm Công 7.Thôn Tây xã Liêm Công
8.Xã Đan Thầm 9.Xã Đan Duệ 10.Xã Cổ Trai 11.Xã Mô Nham
12.Xã Di Luân 13.Xã Tùng Luật 14.Xã Thạch Bàn 15.Phường An Ninh
16.Phường Phúc Lý 17.Phường Thuỷ Liên 18.Phường Mỹ Lộc 19.Phường An Thái

2-Tổng Xuân Hoà, 14 xã, phường:
1.Xã Xuân Hoà 2.Xã Cẩm Phố 3.Xã Xuân Long 4.Xã Vũ Xá
5.Xã Xuân Mỵ 6.Xã Thuỷ Khê 7.Xã Cao Xá 8.Xã Hải Chử
9.Phường Cát Sơn 10.Xã Kênh Môn 11.Xã Cương Gián 12.Xã Thủy Bạn
13.Phường Bảo Lộc 14.Phường An Xuân

3-Tổng Thuỷ Ba, 21 xã, thôn, phường:
1.Xã Thuỷ Ba Thượng 2.Xã Thuỷ Ba Hạ 3.Xã Hoàng Xá Thượng 4.Xã Hoàng Xá Hạ
5.Xã Đặng Xá 6.Xã Tiên An 7.Xã Tiên Lai 8.Xã Mỹ Tá
9.Xã Lâm Cao 10.Xã Lại Xá 11.Xã Tuy Viên 12.Xã Tiên Trạo
13.Xã Cổ Hiền 14.Xã Lê Xá 15.Xã Quảng Xá 16.Xã Phan Xá
17.Phường Khánh Thọ 18.Thôn Mỹ Thành 19.Phường An Cư 20.Phường Dục Đức
21.Phường Vĩnh Lộc

4-Tổng Hồ Xá, 21 xã, thôn, phường, giáp, trang:
1.Xã Hồ Xá 2.Xã Trung Lập 3.Xã Thượng Lập 4.Xã Phúc Lâm
5.Xã Lai Cách 6.Xã Gia Lâm 7.Xã Sa Lung 8.Xã Phú Mỹ
9.Xã Hàm Hoà 10.Thôn Hoà Lạc 11.Thôn Ba Nguyệt 12.Thôn Chấp Lễ
13.Phường Phú Thị 14.Phường Châu Thị 15.Phường Tứ Chiếng 16.Phường Phú Trường
17.Phường Thịnh Mỹ 18.Phường Tân An 19.Phường Tân Định 20.Giáp Yến Vũ
21.Trang Minh Lý

Huyện Do Linh

Do huyện Minh Linh kiêm nhiếp.

Huyện hạt1 đông giáp giang phận huyện Đăng Xương, tây giáp núi, nam giáp địa giới huyện Thành
Hoá, bắc giáp địa giới huyện Minh Linh.

Huyện có 2 tổng.

Nhân đinh các hạng: 2.312 người.

Ruộng đất các hạng: 7.280 mẫu có lẻ.

Thuế các hạng cả năm:

                                                     
1Huyện Do Linh : Tên lúc đầu là huyện Địa Linh  thuộc phủ Triệu Phong, lập năm Minh Mệnh

17 (1836) do trích đất từ hai huyện Đăng Xương và Minh Linh. Năm Đồng Khánh 1 (1886) đổi tên là huyện
Do Linh . Trước đây (1977-1989) hợp với huyện Vĩnh Linh thành huyện Bến Hải tỉnh Bình Trị Thiên;
từ 1990 đã tách riêng. Nay là huyện Do Linh tỉnh Quảng Trị.
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-Nộp bằng tiền: 5.060 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 5.010 hộc.

1-Tổng An Xá, 20 xã, thôn, phường:
1.Xã An Xá 2.Xã Phúc Thị 3.Xã Hà Trung 4.Xã Hà Thanh
5.Xã Vinh Quang Thượng 6.Xã Vinh Quang Hạ 7.Xã Trúc Lâm
8.Xã Lại An 9.Xã Kỳ Trúc 10.Xã Hương Đình 11.Xã Da Môn
12.Xã Lễ Môn 13.Xã Lâm Xuân 14.Xã Hà Thượng 15.Xã Kỳ Lâm
16.Thôn Tân An 17.Xã Đào Xuyên 18.Phường Da Môn  19.Phường Hà Trung
20.Phường Lịch Tân

2-Tổng An Mỹ, 29 xã, thôn, phường:
1.Xã An Mỹ 2.Xã Nhĩ Thượng 3.Xã Nhĩ Trung 4.Xã Nhĩ Hạ
5.Xã Duy Phiên 6.Xã Hoàng Hà Thượng 7.Xã Mai Xá Chính 8.Thôn Chợ xã Mai Xá
9.Phường Quảng Xá xã Mai Xá 10.Phường An Phú xã Mai Xá
11.Phường Phụ Phụng xã Mai Xá 12.Phường Vạn Kim xã Mai Xá
13.Thôn Hà Lợi Thượng 14.Thôn Hà Lợi Trung 15.Xã Diêm Hà Trung 16.Xã Diêm Hà Hạ
17.Phường Bạch Câu 18.Phường Tây Giáp 19.Phường Xuân An 20.Phường Đại Lộc
21.Phường Hà Lộc 22.Phường Bác Vọng 23.Phường Bái Sơn
24.Phường Nam Dương Đông xã Mai Xá 25.Phường Nam Dương Tây xã Mai Xá
26.Phường Trung An 27.Phường Xuân Lộc xã Mai Xá 
28.Phường Dương Xuân xã Mai Xá 29.Phường Xuân Thành

Phong tục:
Cả hai huyện, miền trên ven núi, làm nghề nông. Miền dưới gần biển, phần nhiều làm nghề buôn

bán, kẻ sĩ thì chất phác mà gần tình nghĩa; dân chúng tiết kiệm mà có phần quá keo xẻn, hay tranh
ngạnh, kiện tụng. Các tục thờ cúng thần Phật, cưới xin, tang ma, cúng tế, cầu khấn trừ ốm đau bệnh tật
v.v... đại khái cũng tương tự như các huyện khác (xem phần ghi về huyện Đăng Xương).

Theo đạo Thiên chúa, toàn tòng 6 xã, thôn, phường: Di Luân, An Ninh, Ba Nguyệt, Hoà Lạc, Bái Sơn,
Vạn Toàn, Tân An. Gián tòng 10 xã, thôn, phường, ấp: Liêm Công, Tây An, Du Đông Nam, Da Môn, Cao Xá,
Cẩm Phố, Quảng Xá, Nam Dương Đông, Nam Dương Tây, Phụ Phụng.

Sản vật:
Hai huyện nhiều đất bạc màu, gần núi nhiều đá, gần biển lắm cát trắng. Nhiều ruộng cấy lúa hè, ít

ruộng cấy lúa thu. Gỗ lạt (có các loại như lim, sến, táu) đều đốn ở rừng núi về. Vùng ven núi trồng
nhiều trầu, cau, khoai, đậu, hồ tiêu, sắn dây. Những sản vật này ở các xã miền giữa cũng có ít nhiều.
Hai xã Đan Thầm, Đan Duệ có trám đen rất ngon. Miền biển có tôm cá, mắm muối v.v... Ngoài ra
không có gì khác.

Khí hậu:
ấm nhiều, rét ít. Khoảng tháng 8, tháng 9 gieo mạ, thường bị mưa lụt. Tháng 2, tháng 3 xuống cấy,

lại thường bị cang hạn. Tháng 9 ngày 23, tháng 10 ngày 3 và ngày 10 thường có mưa bão. Lại nếu ở
vùng Cửa Việt, Cửa Tùng có mống trắng tất có mưa bão. Khí hậu đại khái như thế.

Núi có tên:
Trong hai huyện chỉ có một ngọn núi ở địa phận 3 xã Thuỷ Ba Thượng, Khánh Thọ, Lại Xá (thuộc

tổng Thuỷ Ba) gọi là núi Linh Sơn. Hình núi như con voi nằm, cao khoảng 15 trượng, dài khoảng 30
trượng, rộng khoảng 20 trượng, núi ở gần bờ sông Nguồn Sim, đối bờ với động Cồn Tiên (thuộc huyện
Thành Hoá).
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Sông lớn:

-Một dòng sông phát nguồn từ phía tây bắc (tức sông Nguồn Sim, tục gọi là Bến Quan), chảy qua
địa phận các xã, phường: Sa Lung, Khánh Thọ, Phúc Lâm, Đặng Xá, Lâm Cao; đến phường Vĩnh Lộc
thì cùng với sông Nguồn Dắt hợp dòng làm thành ngã ba sông; lại chảy qua bến đò xã Minh Lương đổ
vào cửa Tùng Luật, dài tất cả 32 dặm 30 trượng, rộng 30 trượng. Triều lên, sâu 9 thước; triều xuống,
sâu khoảng 7 thước 5 tấc.

-Một sông lớn, phát nguồn từ phía tây nam (tục gọi là sông Nguồn Dắt) chảy qua các xã, thôn,
phường: Dục Đức1, Tiên An, Hoàng Xá, Mỹ Thành, Vĩnh Lộc (thuộc tổng Thuỷ Ba), cùng với sông
Nguồn Sim hợp lưu, làm thành ngã ba sông, chảy qua bến đò Minh Lương, đổ vào cửa Tùng Luật; dài
21 dặm, rộng 19 trượng. Triều lên, sâu 8 thước rưỡi; triều xuống, sâu khoảng 6 thước rưỡi.

-Một sông lớn phát nguồn từ giang phận xã An Dã huyện Đăng Xương, chảy tiếp thông với giang
phận xã Xuân Long thuộc bản huyện [rồi chia làm 2 nhánh: một nhánh] chảy về phía tây đổ vào cửa
Tùng Luật; [một nhánh] chảy về phía đông, đổ vào cửa Việt Yên; dài 30 dặm 10 thước. Triều lên, sâu 4
thước; triều xuống, sâu 3 thước.

-Một sông nhỏ từ Nguồn Sim chia nhánh chảy ra phía bắc đến giáp xã Thuỷ Liên Hạ huyện Lệ
Thuỷ; phía nam đến giang phận 2 xã, phường Hồ Xá, Châu Thị; dưới đến xã Quảng Xá hợp dòng với
sông Nguồn Sim làm thành ngã ba sông. Triều lên, sâu 4 thước; triều xuống, sâu 3 thước.

Đường đi:
-Một đường quan báo từ đầu địa giới ở cầu xã Trúc Khê, qua các trạm Trị Cao, Trị Lập đến cuối địa

giới ở cầu qua khe nhỏ thôn Chấp Lễ, dài 26 dặm 2 trượng; rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến địa giới huyện Thành Hoá, dài 2 dặm 3 trượng,
rộng 5 thước2.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp đường quan báo, dài khoảng hơn 1 dặm, rộng
khoảng 3 thước.

Huyện Thành Hoá

Huyện lỵ đặt tại địa phận xã Cam Lộ tổng Cam Đường, bốn phía đắp thành đất. Thân thành hình
vuông, có 3 cửa đông, tây, bắc (hướng nam không có cửa); chu vi 138 trượng 4 thước. Thành cao 6
thước 5 tấc, dày 9 thước. Trong thành có 1 nhà kho 9 gian (lợp ngói, hai đầu hồi xây gạch), 1 nhà kho
thuốc súng, 1 nhà lao 4 giá 3 gian3. Ngoài thành cách về phía tây nam nửa dặm có dựng 1 ngôi đền để
thờ các thần núi sông của bản xứ, thường khi cầu đảo đều thấy linh ứng.

Huyện hạt4 phía đông giáp huyện Đăng Xương, phía tây giáp Lào, phía nam giáp địa giới huyện
Hải Lăng và vùng dân thiểu số phủ Thừa Thiên, phía bắc giáp địa giới huyện Do Linh và vùng dân
người Thượng thuộc tỉnh Quảng Bình.

                                                     
1Dục Đức  thuộc tổng Thuỷ Ba, ở bảng kê tên xã thôn tổng Thuỷ Ba (ở trên) và cả trên bản đồ đều ghi là

phường Tục Đức .
2Ngv.: chép "trượng " (= 10 thước), các đường nhỏ, thường chỉ từ 5 thước đến 1 trượng; ở đây chắc cũng chỉ 5

thước mà chép lầm là 5 trượng?
3Tức là kiểu nhà sàn có 4 hàng cột chống, mỗi hàng cột chống gọi là 1giá .
4Huyện Thành Hoá : Từ đời Lê về trước thuộc đất nguồn Cam Lộ , có 2 châu là Sa Bôi  và

Thuận Bình . Thuận Bình sau đổi là Tĩnh An  (có lẽ vào đời Tây Sơn). Đầu đời Gia Long là đạo Cam
Lộ . Năm Minh Mệnh 3 (1822) lấy đất 4 sách Viên Kiệu, Tầm Linh, Làng Tổng và Làng Liên (Sen) đặt
làm châu Hướng Hoá . Năm Minh Mệnh 12 (1831) đổi đạo Cam Lộ làm phủ Cam Lộ ; năm
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Đông tây cách nhau bảy ngày rưỡi đi đường. Nam bắc cách nhau 2 ngày đi đường.

Trong huyện hạt có cả người Kinh và người Thượng, tất cả là 20 châu, tổng, bạn.

Người Kinh ở 4 tổng.

Nhân đinh các hạng: 3.155 người.

Ruộng đất các hạng: 5.772 mẫu có lẻ.

Thuế các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.658 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 4.300 hộc.

Trong đó có:
-Thóc Minh Xuân: 69 hộc có lẻ.
-Thóc Bái ân: 365 hộc có lẻ.

1-Tổng Cam Đường, 26 xã, thôn, phường, giáp:
1.Xã Cam Đường 2.Xã Cam Lộ 3.Xã Lâm Lang 4.Xã Bích Giang
5.Xã Phú Ngạn 6.Xã Trương Xá 7.Xã Định Xá 8.Xã An Bình
9.Xã Nhật Lệ 10.Xã Mộc Đức 11.Thôn Phúc Xá 12.Phường An Mỹ
13.Phường An Thái 14.Phường Ba Xuân 15.Phường Thiện Chính16.Phường Tân An
17.Phường Thọ Xuân 18.Phường Phan Xá 19.Phường Cao Hy 20.Giáp Hiếu Đức
21.Phường Tân Định Các phường, giáp do nha Khâm phái mới lập: 22.Phường Tân Mỹ
23.Phường Tân Hoà 24.Phường Tân Hưng 25.Phường Tân Thành 26.Phường Tân Trúc

2-Tổng An Lạc, 26 xã, thôn, phường, giáp:
1.Xã An Lạc 2.Xã Nghĩa An 3.Xã Kim Đâu 4.Xã Đại Độ
5.Xã Phổ Lại 6.Xã Thượng Độ 7.Xã Đình Tổ 8.Xã Đông Lai
9.Xã Thượng Nghĩa 10.Xã Phi Hưu 11.Xã Thanh Lương 12.Xã Hoan Thịnh
13.Xã Tây Trì 14.Xã Đông Hà 15.Xã Trúc Kênh 16.Xã Trúc Khê
17.Phường An Xuân 18.Phường Cẩm Thạch 19.Phường Phú Hậu 20.Phường Mỹ Hoà
21.Phường Thiết Trường Thượng 22.Phường Thiết Trường Hạ
23.Phường Phổ Lại 24.Phường Tuy Lộc 25.Phường Bằng An 26.Giáp An Thái

3-Tổng Bái Ân, 22 phường:
1.Phường An Định 2.Phường An Hoà 3.Phường Gia Bình 4.Phường An Định Nha
5.Phường An Hướng 6.Phường Phương Xuân7.Phường Lịch Sơn 8.Phường Nam Dương
9.Phường Hiếu Sơn 10.Phường Long Sơn 11.Phường Phú Thọ 12.Phường Phú ốc
13.Phường An Khê 14.Phường Thanh Khê 15.Phường Tân An 16.Phường Trung An
17.Phường An Cát 18.Phường Phú ân 19.Phường An Lộc 20.Phường Ninh Xá
21.Phường Tân Minh 22.Phường Tân Xuân Các phường do nha Khâm phái mới lập1:

4-Tổng Mai Lộc, 21 thôn, phường:
1.Phường Mai Lộc 2.Thôn Mai Đàn Thượng
3.Thôn Thiết Trường Thượng 4.Phường Bảng Sơn 5.Phường Quất Xá
6.Phường Thiên Xuân 7.Phường Miễn Hoàn 8.Phường Cam Lộ 9.Phường Hà Xá
10.Phường An Thái Thượng 11.Phường Làng Phúc 12.Phường Câu Hoan
13.Phường Việt Yên 14.Phường Trung Chỉ 15.Phường Lập Thạch 16.Phường Quân Ngao

                                                                                                                                                                     
thứ 15 (1834) đổi châu Hướng Hoá làm huyện Hướng Hoá . Năm Tự Đức 3 (1850) đổi huyện Hướng
Hoá làm huyện Thành Hoá . Năm Tự Đức 6 (1853) bỏ cấp phủ Cam Lộ, chỉ còn một đơn vị là huyện
Thành Hoá. Năm 1903 lấy lại tên huyện Hướng Hoá. Nay là huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị.

1Tuy đề như trên, nhưng không thấy ghi tên những phường nào ở tổng Bái Ân do nha Khâm phái mới lập?
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17.Phường Phương An 18.Phường Mậu Hoà Các phường do nha Khâm phái mới lập:
19.Phường Tân Kim 20.Phường Tân Sơn 21.Phường Tân Lâm

Người Thượng (thổ dân) ở 9 châu:

Xiêu dạt ở ngoài, 3 châu:
1.Châu Tầm Bồn 2.Châu Ba Lan 3.Châu Mường Bổng

Hiện còn 6 châu:
1.Châu Mường Vang 2.Châu Na Bôn 3.Châu Thượng Kế1 4.Châu Tá Bang
5.Châu Làng Thìn 6.Châu Xương Thịnh

-Nhân số các hạng: 1.302 người.

-Thuế thân thu bằng bạc, chiết nộp bằng tiền: 856 quan.

Dân ngoài vòng giáo hoá2, 1 bạn:

-Bạn Ba Ngạn, hiện còn xiêu tán.

Người Thượng (thổ dân): 9 tổng 1 bạn:

1-Tổng Viên Kiều, 11 xã, ấp:
1.Xã Hóc Thượng 2.Xã Hóc Hạ 3.ấp Chu Lăng 4.ấp Làng Chiếm
5.ấp Làng Động 6.ấp Hồ Lai 7.ấp Làng Cát 8.ấp Ca Ngu
9.ấp Làng Rượu 10.ấp Thẩm Đoan 11.ấp Ba Đường

2-Tổng Làng Thuận, 10 xã, ấp:
1.Xã Làng Trầm 2.Xã Làng Công 3.Xã Làng Cồn 4.ấp Làng Thuận
5.Xã Làng Thường 6.ấp Mỹ Đài 7.ấp Làng Hóc 8.ấp Làng Vi Thượng
9.ấp Làng Vi Hạ 10.ấp Làng Quần

3-Tổng Làng Sen, 9 xã, ấp:
1.Xã Làng Sen 2.Xã Làng Trúc Thượng3.Xã Làng Trúc Hạ 4.Xã A Qua
5.ấp Làng Sen 6.ấp Làng Mít Đông 7.ấp Làng Mít Tây 8.ấp Làng ¤
9.ấp Làng Trì

4-Tổng Tầm Linh, 6 xã, ấp:
1.Xã Tầm Linh 2.Xã Phú Bồn 3.ấp Làng ¤ 4.ấp Chu Lai
5.Xã Chiếu Chúc 6.ấp Hạ Đường

5-Tổng A Nhi, 8 ấp:
1.ấp A Nhi Thượng 2.ấp A Nhi Hạ 3.ấp Làng Triện 4.ấp Làng Tiếp
5.ấp Mai Thái 6.ấp Đồi Mồi 7.ấp A Lai 8.ấp Phủ Trinh

6-Tổng Làng Hạ, 9 ấp:
1.ấp Làng Hạ 2.ấp Kỳ Tháp Thượng 3.ấp Kỳ Tháp Hạ
4.ấp Làng Khóng Thượng 5.ấp Làng Khóng Hạ 6.ấp Làng Lục
7.ấp Hương Bạn Đông 8.ấp Hương Bạn Tây 9.ấp Sung Ngu

7-Tổng Tầm Thanh, 5 xã, ấp:
1.ấp Tầm Thanh 2.Xã Tầm Thanh 3.ấp A Đôn 4.ấp Phù Tôn
5.ấp Phù Dung

                                                     
1Ngv.: chép nhầm chữ châu  thành chữ tự .
2Ngv.: "hoá ngoại ", ngoài giáo hoá (của triều đình).
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8-Tổng La Miệt, 5 xã, ấp:
1.Xã La Miệt Thượng 2.Xã La Miệt Hạ 3.ấp Tầm La Thượng 4.ấp Tầm La Hạ
5.ấp Làng Tán

9-Tổng ¤ Giang, 4 ấp:
1.ấp ¤ Giang Thượng 2.ấp ¤ Giang Trung 3.ấp ¤ Giang Hạ 4.ấp Cổ Lâm

-Khu định cư (hoàn tập), 1 bạn.

Nhân đinh các hạng: 1.572 người.

Thuế thân:

-Nộp bằng tiền: 1.973 quan có lẻ.

Cửa tuần1, 3 sở:

(Do nha Khâm phái đặt lính cơ phòng thủ, mỗi tuần 3 người).

-Tuần Hiếu Giang.

-Tuần Ngưu Cước.

-Tuần Mậu Hoà.

-Trấn Lao Bảo, 1 sở: Cách huyện về phía tây nam 3 ngày đi đường, địa giới tiếp giáp Lào, đường
núi ở chỗ địa đầu xung yếu hiểm trở đặt đồn binh trú phòng, lấy người địa phương ở các nơi xa tình
nguyện đến đồn trú lâu dài, gọi là thú binh (lính thú).

Phong tục:
Phong tục người Kinh cũng giống như ở các huyện khác trong đạo2. Theo Tả đạo, toàn tòng có một

xã Hoan Thịnh; gián tòng có 6 phường: An Định, Gia Bình, Phú An, Long Sơn, An Hoà, Quất Xá.

Người thiểu số gác gỗ làm nhà, đốt núi làm ruộng, không ở một nơi nào nhất định, gặt hái không
theo năm theo mùa, ra khe suối mà đánh bắt cá, vào rừng săn bắn chim thú, đan tre nứa làm giỏ, dệt tơ
làm áo váy, các thứ đồ dùng thì đều trao đổi với lái buôn người Việt ở dưới xuôi lên. Phong tục địa
phương sùng ma quỷ, chuộng Phật, cúng bái có thày mo. Trong ấp có chùa, có sư trụ trì, lấy tháng 10
làm đầu năm. Nhà nhà nấu rượu, giết vật tế (trâu, lợn) để tế thần, cúng tổ tiên. Con trai con gái tụ hợp
nhau ca hát vui chơi. Ngày rằm tháng 8 đàn ông đàn bà lên chùa dự hội chay tăng, gọi là hội âu Bân.
Ngoài ra các lễ tiết Ba ngày rằm3, ngày mồng một tết Nguyên đán họ đều không biết đến.

Tục lệ cưới hỏi thì đem trâu và bạc nén làm lễ vật. Nhà trai giàu thì đưa lễ cho nhà gái nấu rượu
giết trâu để cúng gia tiên, mời khách đến ăn uống, sau đó đón dâu về. Nhà nghèo chưa biện được lễ
cưới thì phải cho con đến ở rể tại nhà gái, tạm thời chỉ dùng rượu làm lễ thành hôn. Về sau khi sinh
được mấy con rồi lại soạn đủ sính lễ như lệ để đưa cho nhà gái, nhưng từ việc cư trú, sai dịch đều phải
dựa vào nhà gái, không được trở lại họ nhà trai.

Tục của họ khi ốm đau bệnh tật không biết thuốc men chạy chữa, chỉ biết mệnh lệnh của thần. Bệnh
nặng thì giết trâu, bệnh nhẹ thì dùng lợn gà, mời thày mo đến làm lễ cầu cúng. Khi có người chết
không biết tang phục để tang. Người nghèo thì đem chôn trong rừng núi, người giàu thì làm lễ hoả
táng. Lấy đồng đúc thành hình người, đem tro đổ vào trong đó rồi gửi vào chùa để thờ. Lại chia đôi tài
sản, một nửa để lại cho vợ con, một nửa giao cho sư chùa quản nhận để làm lễ siêu độ.

                                                     
1Nguyên văn là “tuần môn”: trạm kiểm soát ở biên giới.
2Tức là tỉnh Quảng Trị, thời Đồng Khánh là đơn vị hành chính cấp đạo.
3Ngv.: Tam nguyên: rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10.
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Người làm sư phải biết chữ1, hiểu hết các nghề thủ công khéo léo thì mới được xuất gia, được người
trong ấp cúng dường. Trẻ con trong ấp đi học thì đến học ở chùa.

Ai có việc tranh chấp với nhau mà tình tiết nhiêu khê, khúc mắc khó định mà không dám kiện lên
quan thì hai bên lập bàn thề, mời người hàng xóm làm chứng, đem nhau ra bên chỗ khe suối lập đàn
mời thày mo đến khấn cáo: lấy một cây nêu cắm ra giữa dòng khe, đợi cho nước lên thêm vài tấc, gọi
là được thần linh giáng giám, rồi hai bên cùng cởi áo nhảy xuống khe: Người nào lý ngay thì bơi lội
được tự nhiên như thường, kẻ nào lý cong thì mới xuống nước đã hoa mắt rồi thấy thuồng luồng quái
dị, kinh hãi phải lên bờ. Hoặc là lấy nhựa trám đen bỏ vào cái nồi lớn đun thật nóng, bỏ lá trầu tươi
vào nồi, rồi bưng xuống lấy lá trầu ra. Nếu lá trầu vẫn xanh tươi thì coi là đã được thần linh giáng
giám. Rồi cả hai người đều lấy nhựa trám trong nồi bôi vào ngón tay trỏ. Kẻ nào lý ngay thì không can
gì, kẻ nào lý cong thì ngón tay bị thối lở. Cách thề bồi như vậy tuy không qua quan trên xét xử mà
thẳng cong cũng phân biệt được.

Dân tình nói chung yên theo tập quán. Thổ ti thổ mục thì được cha truyền con nối. Người dân có
việc đến quan châu thì đứng ngoài cửa bỏ khăn khoanh tay rồi quỳ xuống đi bằng đầu gối mà vào.

Nếu họ dùng thuốc độc thì tuy chỉ một que tiêm nhỏ cũng loang độc mạnh. Có người có tài về
khong thuật2 thì dù đao búa cũng không làm tổn thương được. Lại có người ban ngày trông như người
bình thường, nhưng ban đêm thì đổi lốt lén ra đi, gọi là “quỷ rai".3

Đời cha nếu có tranh chấp mà chưa phục thù được thì đời con tất phải rủ bạn hữu đến đánh, gọi là
“đánh điều”. Phong tục của họ luân thường còn rối loạn, cho nên cha chết thì con lấy vợ của cha, anh
chết thì em lấy luôn vợ của anh. Họ không tuân theo lễ phép, cho nên người của quan phái đến nếu
dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ thì họ khá chịu nghe theo, nếu nạt nộ quát mắng thì họ bỏ vào rừng lánh
trốn. Tục của thổ dân chín châu là như thế. Cả thổ dân ở chín tổng (mới lập) cũng đại thể như thế. Duy
có điều là bản tính của họ còn ngu xuẩn, đàn ông không biết chữ, đàn bà con gái không biết khâu vá.
Chỉ có điều khả thủ (đáng khen) là đối với người chết có biết bốc mộ, chặt gỗ làm quan tài, liệm xong
thì đem đi chôn; không chọn đất đặt huyệt gì cả, chỉ lấy mặt trời mọc, lặn làm hướng đặt đầu, quay
chân; làm lều tranh ở bên mộ 1 năm, sau làm một quan tài nhỏ khác, chiêu hồn bốc mộ táng đi nơi khác.

Sản vật:
Tổng Bái Ân (người Kinh) có 2 giống thóc Minh Xuân và Bái Ân (có lệ tiến nộp ở kinh đô) hương

vị thơm ngon. Ngoài ra thì chỉ có hai giống lúa tẻ, lúa nếp, đậu, khoai, sắn, mít, chuối mà thôi. Thổ
dân (người thiểu số) thì có thóc tẻ, thóc nếp, kê, ý dĩ, trúc hoa, tô mộc, tốc hương; mây có các giống
mây rồng (long đằng), mây sắt (thiết đằng)4, mây cạn, mây nước. Hoá vật thì có vải thổ cẩm, phá5, sáp
ong, mật ong, vỏ đay, củ nâu. Chim thì có các loài gà rừng, trĩ, công; thú thì có: lợn lòi, hổ báo, tê
giác, voi v.v... nhưng cũng không nhiều lắm.

Khí hậu:
ở bốn tổng người Kinh khí hậu đại khái như ở các huyện khác trong bản đạo (xem phần ghi về

huyện Minh Linh, Đăng Xương). ở miền thổ dân (người thiểu số) thì từ tháng 3, tháng 4 về sau gió
nam thổi mạnh, rừng cây nhà cửa kêu ù ù như muôn vàn tiếng sấm. Các tháng 11, 12, tháng giêng,

                                                     
1Ngv.: "man tự”, chữ của dân tộc thiểu số.
2Ngv.:  đọc theo âm Nôm là khong thuật, chỉ thuật lên gồng.
3Nguyên văn: “quỷ lai ”, đọc theo âm Nôm là quỷ rai (quỷ đi lang thang). Trong Kiến văn tiểu lục, Lê Quý

Đôn cũng có ghi truyền thuyết ở trấn Hưng Hoá: có "người" ban ngày làm việc, ra vào như thường, nhưng đêm
đến thì xỏ hai ngón chân cái vào lỗ mũi bay đi làm ma, gọi là ma cà rồng.

4Thường gọi là cây song.
5Tấm vải có hoa văn trang trí để cuốn làm quần.
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tháng 2 trời tạnh, ngày nóng đêm lạnh. Các tháng 4, 5, 6, 7 mưa lụt, nước từ trên các vách đá cao đổ
xuống khe suối làm tróc cây trôi đá. Mưa xuống lũ cấp, mưa tạnh lũ rút. Việc đi lại khó khăn, khí lam
chướng hun hấp rất khó chịu.

Mỗi năm chỉ thu hoạch một mùa lúa: tháng 3 gieo thóc giống, tháng 8, tháng 9 gặt lúa. Nếu tháng
4, tháng 5 gieo thóc giống thì tháng 9, tháng 10 lúa chín.

Núi lớn:

-Núi Tá Linh: ở phía tây huyện, thuộc địa phận hai tổng Tầm Linh, Làng Miệt, tục gọi là núi Tá Ly.
Đứng xa mà trông, thế núi như hình con voi, ngọn cao khuất vào trong mây. Mạch nước các khe suối
trong bản hạt đều chảy từ núi này, thuyền tàu xa ngoài biển cũng nhìn vào núi này để lấy hướng, quả
là quả núi quan trọng trong bản đạo. Những người có sự việc vọng vào núi này mà cầu khấn cũng
được linh nghiệm hiển ứng.

-Núi Động Phụ: ở phía tây nam huyện, giáp phía bắc tổng Viên Kiều.

-Núi Ba Màn: ở phía tây huyện, gần trấn sở Lao Bảo.

-Núi Động Hô: ở phía tây nam huyện, giáp tổng Viên Kiều.

Sông:

Trong huyện không có sông lớn, chỉ có 1 con sông nhỏ có 4 chi. Trong đó hai sông nhánh từ sườn núi
chảy về phía đông, thuận dòng chảy ra cửa Việt Yên; hai sông nhánh từ sườn chảy về phía tây, thuận
dòng đổ vào sông Khung Giang (sông Khoóng)1:

-Một dòng sông nhánh bắt nguồn từ núi Tá Linh, chảy qua tuần sông Hiếu, chảy đến sông xã Cam
Lộ ở gần huyện, xuôi xuống đổ vào giang phận xã An Dã huyện Đăng Xương. Đoạn sông phía trên
nông hẹp, thuyền bè không đi lại được, chỉ từ Cam Lộ xuống giang phận xã An Dã, dài hơn 17 dặm,
lòng sông rộng trên dưới 1 trượng; triều lên, sâu từ 2-3 thước đến 7-8 thước; triều xuống, sâu từ 1 đến
5-6 thước.

-Một dòng sông nhánh bắt nguồn từ động Cha Lãng chảy về phía đông, chuyển về phía nam đến địa
phận tổng Viên Kiều, lại chuyển về phía đông chảy qua giang phận tuần Chân Trâu (Ngưu Cước) ở núi
Động Phụ, xuôi xuống đổ vào sông Thạch Hãn.

Từ đây cả hai nhánh sông nói trên đều nông hẹp, mỗi đoạn chỉ khoảng 1-2 dặm lại có những ghềnh
đá chắn ngang sông, dẫu là thuyền nhẹ bé nhỏ qua đó cũng phải chèo chống rất khó khăn. Chỉ vì là nơi
núi rừng khe suối có hổ báo rình nấp cho nên việc thông sửa dòng sông không làm được.

-Một dòng sông nhánh bắt nguồn từ phía tây núi Tá Linh chảy ngược lên qua đồn cũ An Man,
chuyển chảy qua các châu Xương Thịnh, Tá Bang, Mường Vanh hợp dòng với các khe nhỏ, đổ vào
sông Nam Cố ở châu Na Bôn, hợp dòng đổ vào sông Khung Giang (sông Khoóng).

-Một dòng sông nhánh bắt nguồn từ phía nam động Cha Lãng chảy ngược về phía nam đến trấn Lao
Bảo, hợp dòng vào giang phận các tổng Thương Kế, Tầm Thanh, chảy đến hợp lưu với các sông các tổng
Thượng Kế, Tầm Thanh. Lại chuyển vòng về phía tây vòng qua trấn Lao Bảo, chảy đến hợp lưu với sông
Nam Cố chảy qua giang phận châu Làng Thìn, hợp dòng đổ vào sông Khung Giang (sông Khoóng).

Đường đi:
ở huyện lỵ phần nhiều là đường nhỏ núi gò, nhưng vì nơi hiểm trở nhiều hổ báo cho nên khó sửa

chữa, xin kể đường đi tính theo nhật trình:

-Một đường từ huyện lỵ đi về phía đông, qua đường quan báo tổng Cam Đường đến đường quan
báo tổng An Lạc, đi khoảng 2 giờ thìn.

                                                     
1Khung Giang: tức sông Mékong (sông Khoóng).
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-Một đường quan báo từ bến đò Trúc Khê tổng An Lạc đi về phía nam, đến bến đò An Lạc, đi 2
ngày đường.

-Một đường từ đường quan báo ở huyện lỵ đi về phía nam qua tổng Cam Đường, đến chợ trao đổi
hàng hoá1 của nha Khâm phái, đi nửa giờ thìn.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc qua tổng Cam Đường đến tổng Bái Ân giáp địa giới
huyện Do Linh, đi nửa ngày đường.

-Một đường nhỏ từ nha Khâm phái đi về phía tây, đến tuần sông Hiếu, đi nửa ngày đường.

-Một đường nhỏ từ tuần sông Hiếu đi về phía tây, qua miền thổ dân (người thiểu số) ở hai tổng
Viên Kiều, Làng Thìn, đến trấn Lao Bảo, đi 2 ngày đường.

-Một đường nhỏ từ trấn Lao Bảo đi về phía bắc, qua châu Mường Vanh, chuyển sang phía tây đến
châu Làng Thìn, đi 4 ngày đường.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam qua hai tổng Cam Đường, Mai Lộc, chuyển về phía
nam, đến tuần Chân Trâu (Ngưu Cước), đi 1 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ đi từ tuần Chân Trâu qua tổng Liên Kiều, đến miền thổ dân ở châu Làng Thuận, đi
1 ngày đường.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc, qua tổng Cam Đường, đến tuần Mậu Hòa, đi 2 giờ.

-Một đường tiểu lộ từ tuần Mậu Hòa qua vùng thổ dân ở các tổng ¤ Giang, Tầm Linh, Làng Sen
v.v... đến châu Xương Thịnh đi mất 4 ngày rưỡi.

                                                     
1Ngv.: Mậu dịch trường.
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